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hướng dẫn cụ thể cách thực hiện chế độ ăn kiêng cho 
bệnh nhân. Bên cạnh đó cần có kế hoạch giám sát 
việc thực hiện của người bệnh. 

+ Để tác động vào một số rào cản của hành vi ăn 
uống của bệnh nhân tăng huyết áp cần có vai trò của 
điều dưỡng cộng đồng. Người điều dưỡng cộng đồng 
cần tác động để bệnh nhân và gia đình thích nghi và 
chấp nhận chế độ ăn kiêng.  
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Đặt vấn đề 
Thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng phát triển 

trong tử cung là một bệnh lý thường gặp trong lâm 
sàng chiếm tỷ lệ khoảng 15-20% tổng số thai nghén. 
Việc đình chỉ các thai nghén ngừng phát triển trong tử 
cung có nhiều phương pháp, tuy nhiên mỗi phương 
pháp có một ưu nhược điểm, gần đây các công trình 
nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cho 
thấy ưu điểm của các progstaglandin E1trong việc đình 
chỉ thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng phát triển 
trong tử cung. Mục tiêu của nghiên cứu này: 

Đánh giá hiệu quả gây sảy thai của Misoprostol 
trong điều trị thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng 
phát triển trong tử cung. 

Nhận xét các tác dụng không mong muốn của 
Misoprostol. 

Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu mô tả 126 bệnh nhân đủ 

tiêu chuẩn tuyển chọn, tình nguyện vào nhóm nghiên 
cứu. 

Trong nghiên cứu sử dụng Alsoben với liều 400mcg 
ngậm dưới lưỡi và 200mcg đặt âm đạo, sau 4 giờ chưa 
sảy thai tiếp tục cho 400mcg ngậm dưới lưỡi và đặt âm 
đạo 200mcg, đánh giá kết quả ở giờ thứ 4 và giờ thứ 8, 
giờ thứ 24 và giờ thứ 48, siêu âm kiểm tra buồng tử 
cung ở giờ thứ 48, tình trạng bệnh nhân tốt cho xuất 
viện sau 48 giờ, hẹn khám lại khi có bất thường. Nếu 
không sảy thai hoặc sảy thai không hoàn toàn coi như 
thất bại của phương pháp chuyển nạo hút buồng tử 
cung. 

Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: Tuổi trung 

bình 26,9 ± 5,6, lứa tuổi 21-30 chiếm tỷ lệ 68,2%, có 
thai lần 1 chiếm 43,7% và có thai từ 2lần trở lên chiếm 
56,3%, tiền sử chưa nạo phá thai chiếm 69%. 

 
 
 

2. Phân bố tuổi thai và đặc điểm lâm sàng:  
Bảng 1: Tuổi thai của đối tượng nghiên cứu 
 
Tuổi thai (tuần) n Tỷ lệ (%) 

≤ 06 6 4,8 
7 – 8 33 26,2 
9 – 10 51 40,4 
11 – 12 36 28,6 
Tổng số 126 100 

  
Bảng 2: Đặc điểm lâm sàng của thai ngừng phát 

triển trong tử cung 
Đặc điểm lâm sàng n Tỷ lệ (%) 

Ra máu âm đạo trước 
khi điều trị 

Không 123 97,6 
Có 3 2,4 

Cổ tử cung 
Mở 4 3,2 
Kín 122 96,8 

Tổng 126 100 
Trong nghiên cứu có tới 95,2% tuổi thai từ 7-12 

tuần, 97,6% là không có dấu hiệu ra máu âm đạo trước 
khi sử dụng thuốc và 96,8% cổ tử cung còn đóng kín, 
điều này chứng tỏ chưa có dấu hiệu dọa sảy.  

3. Các đặc điểm sảy thai sau khi sử dụng thuốc: 
Bảng 3: Tỷ lệ sảy thai theo tuổi thai. 

Tuổi thai 
(tuần) 

n 
Sảy hoàn toàn 

Sảy không hoàn toàn  
hoặc không sảy 

n % n % 
≤ 06 6 6 100 0 0 
7 – 8 33 30 97,0 1 3,0 
9 – 10 51 46 94,1 3 5,9 
11 - 12 36 28 86,1 5 13,9 
Tổng 126 117 92,9 9 7,1 
Trong nghiên cứu này khi tuổi thai càng nhỏ tỷ lệ 

sảy thai hoàn toàn càng cao, ở tuổi thai nhỏ hơn hoặc 
bằng 6 tuần là cao nhất 100%. Và ở tuổi thai 11-12 
tuần tỷ lệ sảy thai không hoàn toàn hoặc không sảy 
chiếm tỷ lệ cao nhất 13,9%. 

Bảng 4: Tỷ lệ sảy thai theo đặc điểm lâm sàng. 
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Đặc điểm lâm sàng 
Sảy hoàn 

toàn 
Sảy không hoàn 
toàn, không sảy 

n % n % 
Ra máu âm đạo trước 

khi điều trị 
Không 114 92,7 9 7,3 
Có 3 100 0 0 

Cổ tử cung 
Mở 4 100 0 0 
Kín 113 92,6 9 7,4 

Trong nghiên cứu khi có dấu hiệu ra máu âm đạo 
hoặc cổ tử cung mở thì tỷ lệ sảy thai hoàn toàn là 
100%. 

4. Thời gian sảy thai hoàn toàn sau khi sử dụng 
thuốc: Tỷ lệ sảy thai hoàn toàn tập trung chủ yếu từ 4-
24 giờ chiếm tỷ lệ 79,7% và đến 48 giờ tỷ lệ 92,1%, 
thời gian trung bình là 9,4 giờ ± 2,4 giờ. 

5. Mức độ ra máu, thời gian ra máu sau sảy thai: 
Mức độ ra máu nhiều chiếm tỷ lệ nhỏ 2,5%, thời gian 
ra máu sau sảy thai trung bình là 6,4 ngày. 

6. Các tác dụng không mong muốn khác: Đau 
bụng nhiều sau khi sử dụng thuốc chiếm tỷ lệ 0,8%, 
sốt nhẹ hoặc ớn lạnh 0,8%, buồn nôn và nôn 5,6%, 
tiêu chảy 2,4%. 

Kết luận 
Tỷ lệ sảy thai hoàn toàn khi sử dụng Misoprostol là 

92,9%, tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian từ 4-
24 giờ (79,7%) thời gian trung bình 9,4 giờ ± 2,4 giờ, 
liều dùng 600mcg lặp lại sau 4 giờ. 

Các tác dụng không mong muốn thấp, tỷ lệ ra 
máu nhiều thấp, thời gian ra máu sau sảy thai trung 
bình 6,4 ngày. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ  

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT  
TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ 

01/2012 đến 04/2012.Qua khảo sát 915 người bệnh 
điều nội trú tại 03 Khoa Ngoại Tổng hợp, Ngoại Chấn 
thương, Ngoại Thần kinh ở Bệnh viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ tỉ lệ NKVM 5,7%. Nhiễm khuẩn vết mổ 
có liên quan với phương pháp mổ hở hay mổ nội soi, 
phẫu thuật nhiễm hay sạch, có đặt dẫn lưu hay không, 
thời gian mổ dài hay ngắn và độ ASA. Không có sự 
khác biệt giữa NKVM với: giới, tuổi, khoa điều trị, bệnh 
lý đi kèm, mổ cấp cứu hay kế hoạch, phương pháp vô 
cảm. 

Từ khóa: Nhiễm khuẩn vết mổ, yếu tố liên quan 
summary 
Cross-sectional descriptive study was carried out 

from from 01/2012 to 04/2012. The survey of 915 
patients in 03 Department: General Surgery, Injury 
Surgery, Nerve Surgery in Can Tho Central General 

Hospital. Wound infection rate of 5.7%. Wound 
infection associated with open surgery method or 
laparoscopic surgery, infection surgery or clean 
surgery, drain or not set, short or long operation time 
and the ASA. There is no difference between wound 
infection with: sex, age, treatment, comorbidity, 
emergency surgery or plan surgery, the method of 
anesthesia. 

Keywords: Wound infection, related factor. 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Nhiễm khuẩn vết mổ là một trong những nhóm 

nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp[5]. Nhiễm khuẩn 
vết mổ làm tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian bệnh 
tật cho người bệnh. Một nhiễm khuẩn vết mổ đơn 
thuần làm kéo dài thời gian nằm viện thêm 7-10 ngày. 
Một số nghiên cứu tại các nước phát triển cho thấy 


